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 SA SÚT TRÍ TUỆ SAU ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO: 
TẦN SUẤT VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ  

                                Phan Mỹ Hạnh1, Phan Công Tân2, Vũ Anh Nhị3  
                                                                                                                                                                  
 
 TÓM TẮT:  
Chúng tôi khảo sát các trường hợp sa sút trí tuệ sau đột quị tại phòng khám SSTT Bệnh viện 
Nhân Dân Gia Định  thời gian nghiên cứu  7/05 –8/06. 
-Mục đích: Tìm tần suất của sa sút trí tuệ sau đột quỵ qua áp dụng 4 thang điểm MMSE, IST, 
ZCT, 4-IADL. Khảo sát các yếu tố nguy cơ của sa sút trí tuệ sau đột quỵ. 
-Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả. Có tất cả 74 bệnh nhân đột quỵ hay có tiền căn 
đột quỵ nhồi máu não  trong nghiên cứu đã được đánh giá về tâm thần kinh  học  ngay lần 
khám đầu tiên. Chẩn đoán sa sút trí tuệ theo tiêu chuẩn DSM-IV và có căn nguyên mạch máu 
theo tiêu chuẩn NINDS-AIREN, chẩn đoán phân biệt bệnh Alzheimer bằng thang điểm 
Hachinski có hiệu chỉnh >3đ, đánh giá mức độ theo các thang điểm MMSE, IST, ZCT, 4-IADL. 
-Kết quả: (1) Các thang điểm nêu trên tương đối đơn giản dễ thực hiện .(2) Sa sút trí tuệ  sau 
đột quỵ (PSD) 27%, sa sút trí tuệ  liên quan đột quỵ (SRD) là 25.2%, sa sút trí tuệ sau đột quỵ 
lần đầu là 50%, nguy cơ sa sút trí tuệ là 18.5%. (3) Cũng giống như các nghiên cứu khác: tuổi 
cao, học vấn thấp, cao huyết áp , rối loạn chuyển hoá lipid , nói khó, hút  thuốc lá, tiền căn đột 
quỵ, lều động mạch cảnh trái, tổn thương vùng chiến lược, cơ chế do huyết khối, bệnh lý mạch 
máu nhỏ là những yếu tố nguy cơ nổi trội trong nghiên cứu này. 
-Kết luận: Tần suất của sa sút trí tuệ của bệnh nhân với nhồi máu não trong vòng 3 tháng sau 
đột quỵ là khoảng 27%. Các yếu tố dự đoán độc lập của sa sút trí tuệ sau đột quỵ bao gồm 
tuổi, trình độ học vấn, đột quỵ trước đó, khó nói, nhồi máu lều động mạch cảnh trái, bệnh lý 
mạch máu nhỏ. 
 
 
MỞ ĐẦU 
Sa sút trí tuệ mạch máu (bao gồm sa sút trí tuệ sau đột quy hay sa sút trí tuệ liên quan đến 
đột quỵ) là nguyên nhân thường gặp nhất và là nguyên nhân  đứng hàng thứ hai sau bệnh 
Alzheimer. Cho tới hiện nay, việc điều trị chữa khỏi hay ngăn ngừa bệnh Alzheimer còn chưa 
chắc chắn, thì việc hiểu rõ, ngăn ngừa và điều trị sa sút trí tuệ mạch máu có những thuận lợi 
lớn. Để được điều trị sớm và hiệu quả thì  việc chẩn đoán là quan trọng, ngoài MMSE đã 
được công nhận và sử dụng rộng rải còn có rất nhiều các thang điểm khác phối hợp để chẩn 
đoán sa sút trí tuệ. Trong điều kiện hiện tại của khoa và phòng khám, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu này với mục đích ứng dụng các thang điểm MMSE, IST, ZCT, 4-IADL trong chẩn 
đoán sa sút trí tuệ và khảo sát các yếu tố nguy cơ của sa sút trí tuệ mạch máu.  
 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Phương pháp: Mô tả, cắt ngang. Phân tích thống kê được xử lý theo phần mềm SPSS. Thời 
gian nghiên cứu  7/05 –8/06. 
                                                            
1 Bs CKI, Khoa Thần Kinh, BV ND Gia Định 
2 Bs CKII, Khoa Thần Kinh, BV ND Gia Định 
3 PGS TS, Bộ môn Thần Kinh, ĐHYD TPHCM 
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Tiêu chuẩn đưa vào: 
- Có tiền căn đột quỵ nhồi máu não hay bị đột quỵ nhồi máu não  lần đầu đã được chẩn đoán 
tại BV. 
- Có  CT và/ hay MRI não xác định chẩn đoán nhồi máu não và vị trí của nơi tổn thương. 
- Glasgow scale = 15 điểm. 
- Thoả tiêu chuẩn chẩn đoán SSTT theo DSM-IV và có căn nguyên mạch máu theo tiêu 
chuẩn NINDS- AIREN. 
- Hachinski  có hiệu chỉnh >3đ. 
- Thực hiện đủ 4 test MMSE, IST, ZCT, 4-IADL. 
Tiêu chuẩn loại trừ: 
- Xuất huyết não. 
- Sa sút trí tuệ do thoái hoá hay do nguyên nhân chuyển hoá ( Cường hay suy giáp), thiếu 
B12/maùu. 
- Trầm cảm nặng hay tâm thần phân liệt. 
- Giảm thính lực hay thị lực nặng ảnh hưởng đến việc thực hiện các test kiểm tra. 
Định nghĩa các biến độc lập: 
- Tuổi < 65 và  ≥ 65t 
- Trình độ học vấn: lớp 0-5, lớp 6-9,   lớp > 10. 
- Đột quỵ được định nghĩa là có khiếm khuyết thần kinh trong giai đoạn cấp, tồn tại hơn 24 
giờ, có hình ảnh học để xác định chẩn đoán loại, vị trí, mức độ của đột quỵ. Nhồi máu não 
được chẩn đoán nếu CT hay MRI không cho thấy xuất huyết.  
 * Chẩn đoán nguyên nhân do lấp mạch từ tim ( cardioembolic-CE)  nếu có rung nhĩ 
hay huyết khối trong nhĩ được tìm thấy.   
 * Chẩn đoán tổn thương thiếu máu não do tổn thương mạch máu lớn: lều động mạch ( 
do xơ vữa động mạch ), mạch máu nhỏ: lỗ khuyết (cao huyết áp, đái tháo đường ). 
 * Đặc điểm liên quan đến đột quỵ (bán cầu phải, trái, vùng chiến lược, loại đột quỵ, 
đột quỵ thứ phát), các yếu tố nguy cơ của đột quỵ (CHA, Đái tháo đường, rung nhĩ, NTT thất, 
suy tim, hút thuốc lá, xơ mỡ động mạch, RLCHLP. 
- Các tiêu chuẩn của các yếu tố nguy cơ: 
 * Cao huyết áp : H A > 140/90 mmHg  trong lần khám đầu tiên hay đang điều trị CHA 
 * Đái tháo đường: đường huyết > 11.1mmol/L trong 2 lần kiểm tra ngẫu nhiên ở BN 
nhịn đói qua đêm, hoặc đang đang dùng Insulin hay thuốc hạ đường huyết uống. 
 * Xơ mỡ động mạch là siêu âm Doppler động mạch cảnh có mảng xơ vữa. 
 * RLCHLP: Cholesterol > 5.6 mmol/L, LDL> 3.4mmol/L,TG> 1.88mmol/L. 
Phát hiện và chẩn đoán sa sút trí tuệ: 
- Chẩn đoán SSTT mạch máu dựa vào các tiêu chuẩn  sau : DSM-IV ( Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, Volum IV criteria), NINDS-AIREN 
(Neuroepidemiology Branch of the National Institute of Neurological Disorders and Stroke 
(NINDS)- Association International pour la Recherche et L′ Enseignement en Neurosciences 
(AIREN), và thang điểm Hachinski. 
- Đánh giá sự thay đổi trí nhớ và các chức năng nhận thức bằng các thang điểm MMSE , IST, 
ZCT. 
- Đánh giá khả năng hoạt động sống hàng ngày bằng thang điểm 4-IADL. 
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KẾT QUẢ 
Trong 74 bệnh nhân  được  khảo sát có 20 bệnh nhân không sa sút trí tuệ  (27%), 44 bệnh 
nhân bị sa sút trí tuệ mạch máu, trong đó có 5 trường hợp (6.8%) sa sút trí tuệ  mạch 
máu(VaD) hay sa sút trí tuệ  hổn hợp, sa sút trí tuệ  sau đột quỵ (PSD) là 20(27%), sa sút trí 
tuệ  liên quan đột quỵ (SRD) là 19(25.2%), sa sút trí tuệ sau đột quỵ lần đầu là 37(50%), nguy 
cơ sa sút trí tuệ là 10 (13.5%)(Hình 1)   

Qua các thang điểm được áp dụng để tầm soát sa sút trí tuệ, điểm trung bình của các test 
có sự khác biệt lớn giưã hai nhóm (Hình 2).Trong nhóm sa sút trí tuệ điểm  trung bình MMSE 
# 19.8đ, IST<23đ, ZCT <13đ và hoặc >38giây. 4-IADL trung bình 8.35 đ. Thang điểm IST< 
29 đ  là một yếu tố nguy cơ dự đoán sa sút trí tuệ.  

Hình 3: so sánh các yếu tố về dịch tể học giữa bệnh nhân có sa sút trí tuệ  và không sa 
sút trí tuệ cho thấy tuổi cao, học vấn thấp dưới lớp 10 và nam giới chiếm ưu thế.  

Hình 4: so sánh các yếu tố nguy cơ mạch máu giữa 2 nhóm, chúng tôi nhận thấy, mọi yếu 
tố nguy cơ mạch máu đều thường gặp hơn trong nhóm bệnh nhân sa sút trí tuệ so với nhóm 
không sa sút trí tuệ, đặc biệt cao huyết áp, rối loạn chuyển hoá lipid, khó nói, thuốc lá, thiếu 
máu cơ tim, đột quỵ lần đầu là đạt tỷ lệ cao đáng kể. 

Ở Hình 5 bệnh cảnh đột quỵ kết hợp với sa sút trí tuệ bao gồm nhồi máu lều động mạch 
cảnh trái, tổn thương hai bán cầu, nhồi máu não nhiều ổ, tổn thương vùng chiến lược, cơ chế 
do huyết khối, bệnh lý mạch máu nhỏ.  

Hình 6: tổn thương vùng chiến lược là yếu tố nguy cơ cao của sa sút trí tuệ, đặc biệt tổn 
thương nhiều vùng chiến lược và ranh giới.  

Hình 7: So sánh các yếu tố nguy cơ của 2 nhóm PSD vàø SRD: cao huyết áp là yếu tố 
nguy cơ  nổi trội trong nhóm PSD, trong khi đó tuổi, khó nói, thuốc lá , rối loạn chuyển hoá 
lipid chiếm tỷ lệ cao và tương đối đều trong nhóm SRD. 
1-Phân loại (Hình 1): 
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2-Các thang điểm đánh giá& so sánh giữa 2 nhóm có và không sa sút trí tuệ (Hình 2): 
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3-Dịch tễ học (Hình 3): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4-Các yếu tố nguy cơ mạch máu (Hình 4): 

 
5-Các đặc điểm của đột quỵ (Hình 5): 
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6-Các vị trí  tổn thương vùng chiến lược (Hình 6): 
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6-So sánh các yếu tố nguy cơ của 2 nhóm sa sút trí tuệ sau đột quỵ và sa sút trí tuệ liên 
quan đột quỵ (Hình 7): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BÀN LUẬN 
Qua áp dụng các test như MMSE, IST, ZCT, 4-IADL trong chẩn đoán sa sút trí tuệ mạch 
máu, chúng tôi nhận thấy các test này tương đối đơn giản, dễ thực hiện. Trong nhóm sa sút trí 
tuệ điểm trung bình MMSE # 19.8đ. Thang điểm IST< 29 đ là một yếu tố nguy cơ dự đoán sa 
sút trí tuệ. Những bệnh nhân sa sút trí tuệ có điểm IST < 23đ chiếm tỷ lệ cao chứng tỏ có sự 
suy giảm trí nhớ gần và xa cũng như giảm khả năng thực hiện các kế hoạch tổng hợp (28). 
Thang điểm ZCT cho thấy thời gian thường kéo dài hơn là số điểm đạït được<13đ, điều này 
cho thấy bệnh nhân sa sút trí tuệ sau đột quỵ thường giảm tốc độ sử lý thông tin sớm hơn là sa 
sút trí tuệ do các nguyên nhân khác như bệnh Alzheimer (43). Tất cả những bệnh nhân này 
đều có ảnh hưởng đến hoạt động sống  hằng ngày với điểm trung bình là 8.35 (7). 

Sa sút trí tuệ sau đột quỵ là một biến chứng thường gặp, và trong nhiều nghiên cứu, tỷ lệ 
mắc phải dao động khoảng 30% (13.6-31.8%) (8,10,13,33,38).  

Nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với các nghiên cứu trước đó với tỷ lệ sa sút trí tuệ 
ngay sau đột quỵ là 27%, sa sút trí tuệ liên quan đột quỵ là 25.2%. Nghiên cứu của David H 
và cộng sự trên bệnh nhân thiếu máu não cấp tuổi ≥ 55  tần số sa sút trí tuệ3 tháng sau đột 
quỵ là 27.2%, sa sút trí tuệ liên quan đột quỵ là 21.6%, sau đột quỵ lần đầu là 22.7%)(13). 
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Trong nghiên cứu đoàn hệ của 337 bệnh nhân tuổi ≥ 55, Pohjasvaara và cộng sự tìm thấy tỷ lệ 
sa sút trí tuệ 3 tháng sau đột quỵ là 31.8%, sa sút trí tuệ liên quan đột quỵ là 28.4%,sa sút trí 
tuệ sau đột quỵ lần đầu là 28.9% (33). Nghiên cứu đoàn hệ của Tatemichi và cộng sự cho 
thấy tỷ lệ sa sút trí tuệ  ở người  đột quỵ nhồi máu não cấp ≥ 60 tuổi là 26.3% (37). Trong 
nghiên cứu của Barba và cộng sự (8), tỷ lệ sa sút trí tuệ sau 3 tháng đột quỵ cấp ở người ≥ 18t 
là 30.1%. Tuy nhiên tỷ lệ sa sút trí tuệ sau đột quỵ lần đầu của chúng tôi cao hơn các nghiên 
cứu trên (50%) . 

Cũng theo nghiên cứu của Tatemichi và cộng sự (37), đột quỵ nhồi máu não gia tăng 
đáng kể nguy cơ sa sút trí tuệ sau đột quỵ . Kokmen và cộng sự (22)cho rằng tần suất của sa 
sút trí tuệ  sau đột quỵ  trong năm đầu gấp 9 lần so với nhóm chứng. Desmond và cộng sự 
(15) tìm thấy nguy cơ của sa sút trí tuệ gia tăng gấp 4 lần trong số bệnh nhân nhồi máu não 
chưa bị sa sút trí tuệ trước đó. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, bệnh nhân sa sút trí tuệ thường có tuổi cao, trình độ học vấn 
thấp từ lớp 9 trở xuống, cao huyết áp , đái tháo đường,thiếu máu cơ tim, đột quỵ trước đó, khó 
nói, hút thuốc lá, nhồi máu lều động mạch não trái, tổn thương vùng chiến lược, cơ chế do 
huyết khối, bệnh lý mạch máu nhỏ. Một số những nghiên cứu khác cũng cho thấy một số 
trong những yếu tố nguy cơ này cũng thường gặp trong những bệnh nhân bị sa sút trí tuệ 
(14,15,20,33). 

Tuổi cao là yếu tố lâm sàng hằng định nhất trong sa sút trí tuệ sau đột quỵ 
(8,10,13,33,38,42), trong nghiên cứu này tỷ lệ tuổi ≥ 65  chiếm 37.8%, phù hợp với các 
nghiên cứu trên. 

Tuy nhiên, trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ nam giới có phần chiếm ưu thế hơn nữ, 
điều này không phù hợp với một số nghiên cứu (10,18,21,39) cho thấy rằng nữ giới là thường 
gặp trong bệnh nhân sa sút trí tuệ và là dự đoán của sa sút trí tuệ sau đột quỵ, nhưng có lẻ 
phù hợp với một số nghiên cứu của Tateminchi TK và cộng sự, cũng như Ween JE và cộng sự  
cho rằng giới tính không liên quan đến sa sút trí tuệ (33,38,42).  

Nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy trình độ học vấn thấp, cao huyết áp, hút thuốc 
lá, đột quỵ trước đó, khó nói, tổn thương lều động mạch não trái, tổn thương nhiều ổ lổ 
khuyết là những yếu tố dự đoán cho cả 2 nhóm PSD & SRD. Trình độ học vấn thấp là yếu tố 
nguy cơ độc lập dự đoán sa sút trí tuệ sau đột quỵ, kết quả này đã được Dartigue và cộng sự 
(12) cũng như Stern và cộng sự (35,36) ghi nhận và kết luận rằng trình độ học vấn  cao có lẽ 
đã bù trừ cho những thay đổi của bệnh học thần kinh  của bệnh nhân bệnh Alzheimer và làm 
chậm khởi phát những biểu hiện lâm sàng. 

Cao huyết áp và tăng cholesterol trong máu liên quan đến sa sút trí tuệ (8), nghiên cứu 
của chúng tôi cho thấy cao huyết áp chiếm tỷ lệ cao nhất 60.8%, rối loạn chuyển hoá lipid 
39.2%.  Cao huyết áp cũng đặc biệt nổi trội trong nhóm PSD hơn RSD. 

Thiếu máu cơ tim cũng được ghi nhận có liên quan đến sa sút trí tuệ (4), tỷ lệ cao huyết 
áp trong nghiên cứu  của chúng tôi là 24.3%, nhưng không gặp trong những nghiên cứu 
khác(8,38). 

Đái tháo đường cũng như hút thuốc lá cũng là yếu tố nguy cơ quan trọng trong sa sút trí 
tuệ sau đột quỵ, chiếm tỷ lệ lần lượt là 18.9%, 28.4% ,phù hợp với các nghiên cứu trước đó 
(10,13,14,19,20,38) nhưng nó không phải là yếu tố nguy cơ dự đoán sa sút trí tuệ độc lập 
trong một số nghiên cứu của các tác giả khác như (13,8 ,15,18,22, 23,33,37). 
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Khó nói  kết hợp với sa sút trí tuệ trong cả 2 nhóm PSD và SRD, điều này phù hợp với 
những nghiên cứu của những tác giả khác(8,10,23,39). Ween và cộng sự (45) nhận thấy 
những bệnh nhân bị mất vận ngôn đều giảm trí nhớ gần và trí nhớ xa. Basso và cộng sự (9) 
khảo sát 173 bệnh nhân với tổn thương bán cầu não trái cũng gợi ý rằng mất vận ngôn cũng 
đi kèm với giảm trí thông minh. 

Nhồi máu não lều động mạch cảnh trái chiếm tỷ lệ 23% và nhồi máu não 2 bên bán cầu 
28.4% trong nhóm bệnh nhân sa sút trí tuệ so với nhóm  không sa sút trí tuệ lần  lượt là 12.2% 
và 1.4%. Cũng giống như các tác giả khác(6,8,10,13,18,33,38), chúng tôi cũng nhận thấy rằng 
nhồi máu lều động mạch cảnh trái là yếu tố dự  đoán quan trọng của sa sút trí tuệ sau đột 
quỵ. Một số nghiên cứu khác tìm thấy rằng tổn thương một bên bán cầu trái có thể ảnh hưởng 
cùng lúc rối loạn ngôn ngữ và trí nhơ ù(9,27,38). Trong nghiên cứu này, chúng tôi cũng nhận 
thấy cùng với các tác giả khác: bán cầu trái là chủ yếu cho cả hai ngôn ngữ và chức năng 
nhận thức tổng quát (9,14,27,33,38). Tuy nhiên, tổn thương hai bên cũng thường gặp phải 
trong bệnh nhân sa sút trí tuệ hơn là bệnh nhân không sa sút trí tuệ, trong nghiên cứu này 
chúng tôi nhận thấy tỷ lệ nhồi máu não 2 bán cầu lần lượt là 28.4% và 1.4%, điều này phù 
hợp với (23). 

Cơ chế đột quỵ thường kết hợp sa sút trí tuệ là bệnh lý mạch máu nhỏ ( nhồi máu não lổ 
khuyết), chiếm tỷ lệ 60.8%, kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của 
Censori B(6) . 

Đột quỵ trước đó cũng là yếu tố dự đoán của sa sút trí tuệ sau đột quỵ trong nghiên cứu 
của chúng tôi cũng như trong những nghiên cứu khác (13,14,33,38). Trong một nghiên cứu 
dựa vào cộng đồng, Kokmen và cộng sự (22) cũng tìm thấy đột quỵ lần thứ hai cũng là một 
yếu tố nguy cơ độc lập đáng kể dự đoán sa sút trí tuệ sau đột quỵ. Tỷ lệ sa sút trí tuệ sau đột 
quỵ lần đầu trong nghiên cứu cuả chúng tôi là 50% và sau đột quỵ lần 2 là 23%. 

Tổn thương vùng chiến lược là yếu tố nguy cơ dự đoán không kém phần quan trọng của 
sa sút trí tuệ sau đột quỵ.. Trong nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy so sánh giữa 2 nhóm có 
và không sa sút trí tuệ, tỷ lệ tổn thương vùng chiến lược lần lượt là 54%và 16.2%. Vị trí tổn 
thương thường nằm ở hồi góc, đồi thị, gối bao trong , thuỳ thái dương trong, nhân đuôi, lều 
động mạch não trước và não sau trong bệnh nhân sa sút trí tuệ (16,24,37). Trong nghiên cứu 
của chúng tôi nhận thấy sa sút trí tuệ sau đột quỵ liên quan nhiều đến tổn thương nhiều vùng 
chiến lược, đặc biệt là tổn thương nằm  ở vùng ranh giới (watershed) thường gây suy giảm 
nhận thức ngay sau đột quỵ.  
 
KẾT LUẬN 
Tần số sa sút trí tuệ sau đột quỵ trong nghiên cứu của chúng tôi là khoảng 1/3 trong số bệnh 
nhân với đột quỵ nhồi máu não trong vòng 3 tháng sau đột quỵ.  Yếu tố dự đoán độc lập của 
sa sút trí tuệ sau đột quỵ là trình độ học vấn thấp, đột quỵ trước đó, lều động mạch cảnh trái, 
khó nói, bệnh lý mạch máu nhỏ(lổ khuyết), tổn thương vùng chiến lược. Yếu tố nguy cơ khác 
như là cao huyết áp, đái tháo đường , rối loạn chuyển hoá lipid, xơ vữa động mạch, thiếu máu 
cơ tim đều có liên quan đến sa sút trí tuệ sau đột quỵ. Vì vậy, việc phòng ngừa và điều trị kịp 
thời sẽ làm giảm tỷ lệ đột quỵ tái phát và làm tăng khả năng sống còn trên bệnh nhân sa sút 
trí tuệ sau đột quỵ. 
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